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Tóm tắt: Sử dụng kết quả nghiên cứu về gia đình trung lưu
năm 2017, bài viết chỉ ra những đặc điểm của quan hệ gia đình
trong các gia đình trung lưu (GĐTL), tập trung ở hai mối quan
hệ: vợ - chồng và bố mẹ - con cái. Phân tích cho thấy nếu như
trong phân công lao động giữa vợ và chồng ở các GĐTL còn có
những yếu tố bất bình đẳng thì trong quyền quyết định các công
việc quan trọng của gia đình, đa số các GĐTL đang ứng xử theo
mô thức “cả hai vợ chồng cùng quyết định” - phản ánh mức độ
bình đẳng giới khá cao. Tư¬ng tù, trong quan hệ giữa cha mẹ và
con cái, đa số các GĐTL cũng đi theo xu hưíng “bố mẹ và con cái
cùng quyết định” - thể hiện sự bình đẳng giữa hai thế hệ khá
tích cực. Phân tích còn chỉ ra rằng mức độ bình đẳng giới và bình
đẳng thế hệ này ở các GĐTL không chỉ cao hơn so với nhóm gia
đình thu nhập thấp mà còn cao hơn cả nhóm gia đình giàu có.
Điều này không chỉ làm nổi bật ưu thế của các GĐTL về mức độ
bình đẳng cao trong quan hệ gia đình, mà còn ®ưa ra câu hỏi cần
®ưîc trả lời là tại sao trong các gia đình giàu có (nhóm khá giả,
trên trung lưu), mức độ bình đẳng trong quan hệ gia đình lại
thấp hơn nhóm GĐTL như nghiên cứu đã chỉ ra(1). 
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- chồng; Bình đẳng bố mẹ - con cái trong gia đình.
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1. Mở đầu 

Bài viết sử dụng kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Bộ “Gia đình trung
lưu ở Việt Nam với các quá trình phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa”(1).
Khái niệm gia đình trung lưu (GĐTL) trong nghiên cứu này là nhóm các
gia đình có mức sống tư¬ng đối khá giả, xét theo thu nhập bình quân đầu
ngưêi hằng tháng, nằm giữa nhóm gia đình nghèo và nhóm gia đình giàu
có. Khảo sát chia ra 5 nhóm gia đình theo thu nhập. Nhóm 1 gồm các gia
đình có thu nhập thấp nhất; Nhóm 2, 3, 4 – các gia đình có thu nhập trung
bình; Nhóm 5 – các gia đình có thu nhập cao nhất (giàu có). Ba nhóm gia
đình 2,3,4 có thu nhập trung bình - từ 2,5 triệu đến 10 triệu
®ång/ngưêi/th¸ng - chính là nhóm GĐTL xét theo thu nhập viết tắt là
GĐTL1. Khi xét thêm tiêu chí học vấn thì những gia đình thuộc nhóm
GĐTL1 mà chủ hé/ngưêi đại diện có học vấn THPT trở lên sẽ lập thành
nhóm GĐTL2 (2 chiều: thu nhập và học vấn). 

Liên quan đến các quan hệ gia đình của GĐTL, bài viết này chỉ tập
trung vào hai mối quan hệ giữa vợ và chồng và giữa bố mẹ và con cái trong
các công việc có liên quan. Đối với quan hệ vợ chồng, bài viết sẽ phân tích
đặc điểm của phân công lao động và quyền quyết định các công việc trong
gia đình, còn với quan hệ bố mẹ - con cái, sẽ phân tích cách thức mà gia
đình ra quyết định về những công việc của con cái. Phân tích cũng sẽ chỉ
ra những khác biệt giữa các GĐTL và các nhóm gia đình khác ở nưíc ta
hiện nay. 

2. Phân công lao động giữa vợ và chồng trong các gia đình trung
lưu

Để đo lưêng về phân công lao động giữa vợ và chồng trong gia đình,
nghiên cứu sử dụng câu hỏi “Ai trong gia đình «ng/bµ là ngưêi làm các
công việc sau trong 12 tháng qua?” với 7 loại công việc và 3 phư¬ng án
(mô thức) trả lời. Kết quả chung nhất ®ưîc thể hiện trong biểu đồ 1 dưíi
đây.

Trên biểu đồ cho thấy trong GĐTL, ngưêi vợ vẫn đảm nhiệm đa số các
công việc. Vợ là ngưêi gánh vác chính (với tỷ lệ từ 60% trở lên) trong 4/7
các công việc như nội trợ, giữ tiền chi tiêu, quản lý thu chi, chăm sóc con
nhá (86,6%; 79,2%; 67,4%; 58,7%). Ngưêi chồng hầu như rất ít đóng vai
trò gánh vác chính đối với các công việc gia đình, ngoại trừ là ngưêi tạo
thu nhập chính (23,6%). 

Xét tỷ lệ cả hai vợ chồng cùng làm chính các công việc, một chỉ báo
quan trọng phản ánh sự bình đẳng về phân công lao động (PCLĐ) trong
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GĐTL, cho thấy có hai loại công việc mà cả hai vợ chồng đều chung tay
đảm nhận chính, đó là tạo thu nhập và chăm sóc ngưêi già (tỷ lệ “quá bán”
tư¬ng ứng: 59,2% và 57,8%). Những công việc còn lại mà hai vợ chồng
cùng tham gia chủ yếu có tỷ lệ dưíi 40%. Có thể thấy mô hình “truyền
thống” trong PCLĐ gia đình vẫn còn hiện hữu, mặc dù những dấu hiệu của
sự tham gia bình đẳng hơn giữa vợ và chồng cũng đã xuất hiện, nhưng vÉn
còn ở mức thấp và không đều. 

Vấn đề PCLĐ giữa vợ và chồng sẽ ®ưîc phân tích thông qua so sánh
giữa các nhóm GĐTL và hai nhóm ngoại biên (Nhóm 1 và Nhóm 5) như
ở bảng 1 dưíi đây. 

Có thể thấy rằng, việc PCLĐ giữa vợ và chồng trong GĐTL có những
mức độ khác nhau tùy theo mỗi hoạt động. Chẳng hạn, trong việc giữ tiền
chi tiêu, PCLĐ trong gia đình vẫn mang nhiều tính truyền thống với vai
trò chủ yếu thuộc về ngưêi vợ (75-80%). Giữa các nhóm GĐTL và hai
nhóm ngoại biên, đã thấy có sự dịch chuyển theo hưíng “hai vợ chồng
cùng tham gia” tăng dần theo mức khá giả (từ Nhóm 1 đến Nhóm 5) và
theo học vấn (từ GĐTL1 đến GĐTL2). Tuy nhiên, mức chênh lệch giữa
GĐTL1-GĐTL2 và Nhóm 5 là khá nhỏ, chỉ ở 2 hoặc 3 điểm phần trăm,
tư¬ng ứng thì sự tham gia của ngưêi chồng cũng chỉ tăng với mức độ như
vậy.

Với các công việc nội trợ, tình hình cũng tư¬ng tự. Tỷ lệ ngưêi chồng
tham gia chính chỉ ở mức trên dưíi 2% và tư¬ng ứng thì tỷ lệ ngưêi vợ
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Biểu đồ 1. Phân công lao động trong gia đình giữa vợ và chồng



làm là chính từ 80-90%. So sánh giữa GĐTL 1, GĐTL2 và Nhóm 5 thì tỷ
lệ này chỉ giảm ®ưîc một vài điểm phần trăm.

So với Nhóm 1 và Nhóm 5, giữa GĐTL1 và GĐTL2 cho thấy xu hưíng
cả 2 vợ chồng cùng làm gia tăng theo mức sống và học vấn ở công việc
chăm sóc ngưêi cao tuổi (NCT). Còn với việc dạy con học, chăm sóc con
nhỏ thì 2 nhóm GĐTL nổi lên với tỷ lệ cao hơn so với Nhóm 1 và cả Nhóm
5. Ví dụ ở công việc dạy con học, GĐTL 1 và GĐTL2 có tỷ lệ “hai vợ
chồng cùng làm” cao hơn ở các gia đình Nhóm 5 tới 5-17 điểm phần trăm.
Điều này cho thấy sự “chuyển biến“ trong PCLĐ theo giới trong các công
việc gia đình của GĐTL đang tiến bộ nhanh hơn trong các công việc liên
quan đến học hành của con cái, sau đó là việc chăm sóc và đặc biệt là
chăm sóc NCT. 
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Bảng 1. Phân công lao động trong GĐTL và hai nhóm ngoại biên (%)



3. Quyền quyết định các công việc trong gia đình trung lưu

Nếu như việc PCLĐ trong GĐTL đã có một số yếu tố của bình đẳng
giới thì trong việc quyết định những công việc quan trọng của gia đình,
mức độ bình đẳng trong các GĐTL sẽ ®ưîc thể hiện rõ hơn. Nghiên cứu
®ưa ra bảy loại công việc để các GĐTL ®ưîc hỏi xác định mô thức ra
quyết định thông qua câu hỏi: “Trong 12 tháng qua, trong gia đình
«ng/bµ, ai là ngưêi quyết định chính những công việc sau đây?”. Các
phư¬ng án trả lời gồm: chồng quyết định là chính; vợ quyết định là chính;
cả hai cùng quyết định. Kết quả khảo sát ®ưîc cho trong biểu đồ 2.

Khác với sự phân tán của ba mô thức PCLĐ trong gia đình, việc quyết
định những công việc lớn trong các GĐTL ®ưîc biểu hiện khá tập trung ở
mô thức “cả hai vợ chồng cùng quyết định” với tỷ lệ từ 47,2% đến 84,5%
số ý kiến khẳng định. Như vậy, trong các GĐTL, nếu như với những công
việc thưêng ngày, sự PCLĐ ít nhiều còn mang dấu ấn của sự bất bình đẳng
giới, thì trong việc quyết định các công việc quan trọng của gia đình, sự
bàn bạc và cùng quyết định của cả hai vợ chồng là phổ biến. Điều này một
phần có thể do tầm quan trọng của các công việc quy định, song chắc chắn
có vai trò của nhận thức đang tăng lên về bình đẳng giới và vai trò của phụ
nữ trong quan hệ gia đình ở các GĐTL. 

Tư¬ng ứng thì mô thức “chồng quyết định là chính” chỉ chiếm tỷ lệ
tư¬ng đối thấp, nhiều nhất là 30% các GĐTL trong hoạt động sản xuất
kinh doanh của hộ gia đình, còn với các hoạt động khác, tỷ lệ này chỉ
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Biểu đồ 2. Ngưêi quyết định các công việc quan trọng trong gia đình (%)



chiếm trên dưíi 10%. ở mô thức “vợ quyết định là chính”, các tỷ lệ còn

thấp hơn. Chẳng hạn cao nhất là tỷ lệ 20,7% ngưêi vợ quyết định là chính

trong “tham gia các hoạt động xã hội”, trong khi ở các hoạt động còn lại,

tỷ lệ của mô thức này cũng chỉ trên dưíi 10%. Như vậy, ở đây có thể thấy

sự tập trung (đại đa số) ở mô thức cả hai vợ chồng cùng quyết định đã ®ưîc

thể hiện thực sự nổi bật trong các GĐTL. 
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Bảng 2. Ngưêi quyết định những công việc gia đình, theo nhóm mức sống



Đáng chú ý là xu hưíng tích cực này hiện diện ở hầu hết bảy loại công
việc ®ưîc khảo sát. Chẳng hạn với hoạt động “sản xuất kinh doanh của
gia đình”, các gia đình càng khá giả thì tỷ lệ ngưêi chồng quyết định hoạt
động này càng cao, và tư¬ng ứng tỷ lệ ngưêi vợ quyết định càng thấp.
Song với cả hai nhóm GĐTL thì tỷ lệ “cả hai vợ chồng quyết định” là cao
hơn cả Nhóm 1 và Nhóm 5 (với các tỷ lệ tư¬ng ứng cho nhóm GĐTL1 và
GĐTL2 là 47,2% và 48,7%). Kết quả phân tích số liệu cũng cho thấy xu
hưíng tư¬ng tự của mô thức ứng xử mang tính bình đẳng giới cao này
trong các GĐTL ở từng hoạt động riêng lẻ.

Nhận xét khái quát từ các số liệu chung cho tất cả bảy hoạt động cũng
như của từng hoạt động đều cho thấy đa số các GĐTL đang thực hành mô
thức phổ biến hai vợ chồng cùng quyết định. Đồng thời các GĐTL (1 và
2) đều thể hiện sự vưît trội so với không chỉ Nhóm 1 mà cả với Nhóm 5
(giàu có) trong quan hệ vợ - chồng mang nhiều tính bình đẳng giới. 

Nhận xét chung này cũng ®ưîc tiếp tục khẳng định khi phân tích riêng
cho từng mô thức quan hệ (chồng quyết định là chính; vợ quyết định là
chính; và vợ chồng cùng quyết định) và ®ưîc thể hiện trên ba biểu đồ 3, 4
và 5.

Ví dụ, với mô thức “vợ chồng cùng quyết định”, trong bốn nhóm gia
đình (Nhóm 1, GĐTL1, GĐTL2 và Nhóm 5) thì hai nhóm GĐTL có tỷ lệ
theo mô thức này đều cao hơn so với hai nhóm còn lại ở tất cả bảy hoạt
động, trong đó GĐTL2 trội hơn GĐTL1 ở vài điểm phần trăm. Tỷ lệ vợ
chồng cùng quyết định cao nhất cho cả bốn nhóm là ở việc “dựng vợ gả
chồng cho con”, thấp nhất là ở việc tham gia hoạt động xã hội, điển hình
ở các gia đình Nhóm 1. Nhóm 5 có tỷ lệ thấp đều so với hai nhóm GĐTL
(khoảng cách dưíi 10 điểm phần trăm), nhưng thấp nhất ở việc chọn
trưêng lớp học cho con (khoảng cách 13,5 điểm phần trăm so với
GDTL2).

Giữa GĐTL1 và GĐTL2, vai trò quyết định của ngưêi chồng hầu như
không khác nhau nhiều. Có lẽ yếu tố học vấn ở đây không tác động đủ
mạnh để làm thay đổi mô thức quan hệ vợ - chồng trong vấn đề này. Còn
vai trò quyết định của ngưêi vợ cũng vậy, không khác nhau nhiều giữa hai
nhóm GĐTL. Nhìn chung, sự khác nhau khá đều và chỉ ở mức vài điểm
phần trăm cho thấy tính liên tục của quá trình di động theo trình độ học
vấn giữa GĐTL1 và GĐTL2, theo đó học vấn chưa tác động nhiều đến
quyền quyết định của riêng ngưêi vî/ngưêi chồng đối với những công việc
quan trọng trong gia đình.
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Biểu đồ 4. Chồng quyết định là chính (%)

Biểu đồ 5. Vợ quyết định là chính (%)

Biểu đồ 3. Cả hai vợ chồng cùng quyết định (%)
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4. Quyền quyết định giữa cha mẹ và con cái trong gia đình trung
lưu

Sau quan hệ vợ - chồng, quan hệ cha mẹ - con cái là loại quan hệ thứ
hai quy định mức độ “bình đẳng” trong gia đình nói chung và các GĐTL
nói riêng. Trong các gia đình truyền thống, con cái chưa trưëng thành
thưêng phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ trong mọi việc. Tác động của quá
trình hiện đại hóa, sự phổ biến của quyền trẻ em, mô hình gia đình bình
đẳng đang làm thay đổi quan niệm này. Sau đây, chúng tôi sẽ phân tích
mối quan hệ cha mẹ - con cái trong các GĐTL, thông qua 9 hoạt động
khác nhau, với ba mô thức ứng xử phổ biến trong gia đình là: (i) để con
cái tự quyết định; (ii) bố mẹ và con cái cùng bàn và quyết định; (iii) bố
mẹ quyết định hoàn toàn. Kết quả ®ưîc nêu ở các bảng và biểu đồ dưíi
đây. 

Nhận xét đầu tiên là trong cả 9 hoạt động của con cái hoặc có liên quan
đến con cái, chiếm tỷ lệ thấp nhất là mô thức bố mẹ quyết hoàn toàn
(mang tính áp đặt). Mô thức ứng xử thứ hai bố mẹ và con cái bàn và quyết
chiếm tỷ lệ khá cao (30-50%) và là mô thức ®ưîc kỳ vọng cho các GĐTL. 

Mô thức thứ ba để con tự quyết có sự phân tán trong ý kiến. Kết bạn,
tình yêu, hôn nhân là hai việc mà con cái ®ưîc tự quyết vì con cái đã ở độ
tuổi gần trưëng thành. Với các hoạt động còn lại, có từ 20-40% GĐTL để
cho con tự quyết. (Lưu ý là mô thức này không phải luôn là tích cực, mà
có hai chiều cạnh trái ngưîc nhau: khi bố mẹ thụ động “phó mặc” con cái
hoặc chủ động cho phép).

Tóm lại, đa số các GĐTL ®ưîc khảo sát (từ 50-90%) đang thực hành
hai mô thức ứng xử thứ 2 và thứ 3 – là những mô thức mang tính tích cực
hay tiến bộ trong quan hệ giữa bố mẹ và con cái. Và đây là điểm “trội”

Bảng 3. Quyền quyết định những công việc của con
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lớn hơn ®ưîc ghi nhận cho quan hệ gia đình của các GĐTL. 

So sánh giữa các GĐTL với các gia đình thuộc nhóm ngoại biên sẽ cho
biết nhiều hơn về đặc điểm của quan hệ bố mẹ - con cái theo mức sống
của gia đình. Chẳng hạn với mô thức “cha mẹ và con cái cùng bàn và
quyết”, biểu đồ 7 cho thấy: ®ưêng biểu diễn GĐTL1 và GĐTL2 nằm lọt
giữa ®ưêng biểu diễn của Nhóm 1 và Nhóm 5, trong đó Nhóm 5 ở vị trí
cao nhất còn Nhóm 1 ở vị trí thấp nhất và nằm cách khá xa với hai nhóm
GĐTL. Còn GĐTL1 thì nằm thấp hơn GĐTL2. Nó phản ánh xu hưíng:
các gia đình càng khá giả, càng có học vấn cao thì mô thức cha mẹ cùng
con cái quyết định chiếm tỷ lệ càng cao, quan hệ gia đình càng mang tính
bình đẳng nhiều hơn. 

Biểu đồ 6. Quyền quyết định giữa cha mẹ và con cái (%)

Biểu đồ 7. Cha mẹ và con cái quyết định, theo mức sống (%)



26 Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 28, số 4, tr. 16-27

Còn với mô thức ‘bố mẹ quyết hoàn toàn” khá lý thú là ta có 4 ®ưêng
gãy khúc đại diện cho 4 nhóm gia đình (Nhóm 1, GĐTL1, GĐTL2, và
Nhóm 5) đan bện vào nhau với biên độ khá hẹp, phản ánh một sự “thống
nhất” của cha mẹ ở cả 4 nhóm gia đình. Theo đó, những công việc của con
cái lớn như kết bạn, định hưíng nghề nghiệp, tình yêu hôn nhân, tỷ lệ “bố
mẹ quyết” là thấp nhất. Còn với các gia đình con còn nhỏ, những việc như
học hành, nề nếp sinh hoạt, mua sắm vật dụng, hay vui chơi giải trí thưêng
thì bố mẹ “quyết” mà không cần hỏi ý kiến các con. 

5. Kết luận

Nếu như trong PCLĐ các công việc hàng ngày của GĐTL còn một số
yếu tố của bất bình đẳng giới thì trong việc quyết định những công việc
quan trọng của gia đình, mức độ bình đẳng giới là khá cao. Trong tất cả
các công việc quan trọng của gia đình, đa số (từ 47,2 đến 84,5%) các
GĐTL đang ứng xử theo mô thức “vợ chồng cùng quyết định”. Đáng chú
ý là trong mô thức này, các GĐTL không chỉ thể hiện mức độ bình đẳng
giới cao hơn các gia đình Nhóm 1 mà còn cao hơn cả các gia đình Nhóm
5. Tức là mô hình quan hệ vợ - chồng bình đẳng đang nổi lên như một đặc
điểm “vưît trội” của GĐTL, mặc dù họ vẫn trong quá trình định hình và
phát triển.

Đối với quan hệ cha mẹ - con cái, trong những công việc của con, hoặc
liên quan đến chúng, đại đa số GĐTL đang theo mô thức cha mẹ và con
cái cùng quyết định hoặc con cái ®ưîc tự quyết định. Điển hình của trưêng

Biểu đồ 8. Cha mẹ quyết định hoàn toàn, theo mức sống
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hợp con cái tự quyết là trong việc kết bạn, tình yêu hôn nhân; của việc bố
mẹ cùng con cái quyết định là ở việc định hưíng nghề nghiệp. 

Số liệu khảo sát cho thấy trong các GĐTL, mức độ bình đẳng giới và
bình đẳng giữa hai thế hệ trong hầu hết các hoạt động không chỉ cao hơn
so với nhóm gia đình thu nhập thấp, mà còn cao hơn cả các gia đình giàu
có (Nhóm 5). Điều này vừa phản ánh vị thế tiến bộ vưît trội của GĐTL
trong lĩnh vực quan hệ gia đình mà còn đặt ra câu hỏi cần ®ưîc tiếp tục
làm rõ từ nghiên cứu này: tại sao các gia đình giàu có lại có mức bình đẳng
trong quan hệ gia đình thấp hơn so với các GĐTL? Có vẻ như quá trình
hiện đại hóa đang tác động với những mức độ khác nhau tới các yếu tố
khác nhau của quan hệ gia đình, cũng như tới các nhóm gia đình khác
nhau về mức sống.n

Chú thích

(1) Bài viết là sản phẩm của Đề tài cấp Bộ “Gia đình trung lưu ở Việt Nam với
các quá trình phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa” (Mã số KHXH-GĐ/16-19/12).
Đề tài thuộc Chư¬ng trình “Nghiên cứu đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nưíc, hội nhập quốc tế” của Viện Hàn lâm
Khoa học xã hội Việt Nam.


